THUYẾT MINH Và quy định áp dụng

đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

I. Những căn cứ xây dựng Đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh:

1. Về định mức:

· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng.

· "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, đường ống cấp thoát nước, bảo ôn đường ống phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm" ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
2. Về vật tư, vật liệu trong chi phí vật liệu:

Căn cứ Quyết định số 9192/2006/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Thái Nguyên.
3. Tiền lương ngày công bình quân:

Tiền lương ngày công bình quân xác định theo bảng lương A.1 của thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng.

4. Về giá ca máy và thiết bị thi công:

Căn cứ vào Quyết định số 1432/2006/QĐ-UBND ngày 12/07/2006 của tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành bảng giá ca xe máy và thiết bị thi công, công trình xây dựng của tỉnh Thái Nguyên đã điều chỉnh tiền lương tối thiểu là 450.000đ/tháng.

II. Nội dung đơn giá xây dựng cơ bản:


Đơn giá xây dựng cơ bản là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát: 1m3 bê tông, 1m3 tường gạch, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, lắp đặt 100m ống hoặc đo vẽ 1 ha bản đồ... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.
1. Kết cấu của đơn giá:


Đơn giá xây dựng cơ bản được sắp xếp thành 3 tập:

Tập 1: Phần xây dựng bao gồm các chương trình theo định mức dự toán ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Tập 2: Phần lắp đặt hệ thống điện trong chương trình, đường ống cấp thoát nước, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khai thác nước ngầm bao gồm các chương trình theo định mức dự toán ban hành theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập 3: Phần khảo sát xây dựng bao gồm các chương trình theo định mức dự toán ban hành theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Đơn giá xây dựng cơ bản gồm các chi phí sau:

a. Chi phí vật liệu:


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện, các vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo, vật liệu khác...) phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp. Trong chi phí vật liệu không bao gồm giá trị vật liệu tính vào chi phí chung, chi phí thuộc kinh phí kiến thiết cơ bản khác.


Giá vật liệu tính trong đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng và ở thời điểm quý III/2006 tại thị trường cụm gốc (thành phố Thái Nguyên).


Giá vật liệu tính trong đơn giá được ban hành theo các phụ lục ở cuối các tập đơn giá.

b. Chi phí nhân công:


Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng.


Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu.


Phụ cấp không ổn định ở mức bình quân 10%.


Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép...) và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 16% so với tiền lương cơ bản.


Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong chi phí nhân công của đơn giá đã nêu trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công của dự toán.


Chi phí nhân công trong đơn giá phần xây dựng tính tiền lương ngày công bình quân thuộc nhóm I.


Chi phí nhân công trong đơn giá phần lắp đặt tính tiền lương ngày công thuộc nhóm II.


Chi phí nhân công trong đơn giá phần khảo sát tính tiền lương ngày công bình quân theo bảng lương dành cho công nhân khảo sát đo đạc địa hình.


Đối với phần công nhân xây lắp của các công trình thuộc nhóm khác của bảng lương A.1 thì được chuyển đổi theo hệ số sau:


Thuộc nhóm II: Bằng 1,062 so với tiền lương nhóm I.


Thuộc nhóm II: Bằng 1,171 so với tiền lương nhóm II.

c. Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, hơi nước... (kê cả hệ thống trang bị phuc vụ trực tiếp cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một khối lượng công tác xây lắp hoặc kết cấu xây dựng bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu động lực, tiền lương của thợ điều khiển và phục vụ, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.
